
CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN SINH HỌC VÀ SO 
SÁNH SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG 
TRÌNH CHUẨN, CHƯƠNG TRÌNH NÂNG 
CAO PHỤC VỤ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT, 
BỔ TÚC THPT VÀ TUYỂN SINH ĐH, CĐ 
NĂM 2009 

 
A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 
  (Số lượng: 40 câu. Thời gian: 60 phút) 
 

Phần riêng 
Phần Nội dung cơ bản Số câu 

chung Chuẩn Nâng cao 
Cơ chế di truyền và biến dị 7 2 2 
Tính quy luật của hiện tượng di truyền. 8 0 0 
Di truyền học quần thể 2 0 0 
Ứng dụng di truyền học 1 0 0 

Di 
truyền 

học 

Di truyền học người 3 1 1 
Bằng chứng tiến hóa 1 0 0 
Cơ chế tiến hóa 4 2 2 
Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái 
đất. 1 0 0 

Tiến 
hóa 

Tổng số 6 2 2 
Sinh thái học cá thể 1 0 
Sinh thái học quần thể 1 

1 
 1 

Quần xã sinh vật 2 1 1 
Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi 
trường. 1 1 1 

Sinh 
thái 
học 

Tổng số 5 3 3 

Tổng số câu cả ba phần 32 
(80%) 

8 
(20%) 

8 
(20%) 

 
B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT 
(Số lượng: 40 câu. Thời gian: 60 phút) 
 

Phần Nội dung cơ bản Số câu  

Cơ chế di truyền và biến dị 8 Di 
truyền Tính quy luật của hiện tượng di truyền. 9 



Di truyền học quần thể 2 
Ứng dụng di truyền học 3 
Di truyền học người 2 

học 

Tổng số  24 
Bằng chứng tiến hóa 1 
Cơ chế tiến hóa 6 
Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất. 1 

Tiến 
hóa 

Tổng số 8 
Cá thể và quần thể sinh vật 4 
Quần xã sinh vật 2 
Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. 2 

Sinh 
thái 
học 

Tổng số 8 
Tổng số câu cả ba phần 40 

 
C. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 
 (Số lượng: 50 câu. Thời gian: 90 phút) 
 

Phần riêng 
Phần Nội dung cơ bản Số câu 

chung Chuẩn Nâng cao 
Cơ chế di truyền và biến dị 8 2 2 
Tính quy luật của hiện tượng di truyền. 8 2 2 
Di truyền học quần thể 3 0 0 
Ứng dụng di truyền học. 3 1 1 
Di truyền học người 2 1 1 

Di 
truyền 

học 

Tổng số  24 6 6 
Bằng chứng tiến hóa 1 0 
Cơ chế tiến hóa 5 

2 
2 

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất. 2 0 0 
Tiến 
hóa 

Tổng số 8 2 2 
Sinh thái học cá thể 1 0 0 
Sinh thái học quần thể 2 1 0 
Quần xã sinh vật 2 0 1 
Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. 3 1 1 

Sinh 
thái 
học 

Tổng số 8 2 2 

Tổng số câu cả ba phần 40 
(80%) 

10 
(20%) 

10 
(20%) 

 



D. SO SÁNH SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ SÁCH 
GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO MÔN SINH HỌC LỚP 12 
THPT 
 

Chương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ 
 

Những vấn đề khác nhau 
Chủ đề 

Những vấn đề giống 
nhau Chuẩn Nâng cao 

Gen, mã di 
truyền và 
quá trình 
nhân đôi 
của ADN 
(Bài 1) 

- Khái niệm gen. 
- Mã di truyền: là mã bộ 
ba, có tính thoái hóa, tính 
phổ biến, tính đặc hiệu, 
chỉ ra các loại bộ ba mở 
đầu và bộ ba kết thúc... 

- Không nêu các loại gen: 
gen cấu truc, gen điều 
hòa,... 
 
 
 
 
- Chỉ trình bày cơ chế chung 
của quá trình nhân đôi 
ADN. 

- Nêu các loại gen: gen 
cấu trúc, gen điều hòa,... 
 
-  Giải thích được về mặt 
lí thuyết vì sao mã di 
truyền là mã bộ ba. 
- Trình bày cụ thể hơn về 
quá trình nhân đôi ADN ở 
sinh vật nhân sơ và sinh 
vật nhân thực. 

Phiên mã 
và dịch mã 
(Bài 2) 

Phiên mã:  
Trình bày diễn biến và 
kết quả của quá trình 
phiên mã. 

- Khái niệm phiên mã: Quá 
trình tổng hợp ARN trên 
mạch khuôn ADN gọi là quá 
trình phiên mã. 
 
- Nêu cấu trúc và chức năng 
của các loại ARN. 
 
- Không chia quá trình phiên 
mã thành các giai đoạn: 
khởi đầu, kéo dài và kết 
thúc. 
 
 
 
 
 
 
 
- Có sơ đồ khái quát quá 
trình phiên mã  và sau phiên 
mã ở sinh vật nhân thực và 

- Khái niệm phiên mã: sự 
truyền thông tin di truyền 
từ phân tử ADN mạch 
kép sang phân tử ARN 
mạch đơn là quá trình 
phiên mã. 
- Không nêu cấu trúc và 
chức năng của các loại 
ARN. 
- Chia quá trình phiên mã 
thành các giai đoạn: khởi 
đầu, kéo dài và kết thúc. 
- Nêu được sinh vật nhân 
thực có nhiều loại ARN 
polimeraza tham gia quá 
trình phiên mã. 
- Không trình bày diễn 
biến của quá trình phiên 
mã mà chỉ trình bày kết 
quả của quá trình phiên 
mã. 
- Có sơ đồ khái quát quá 
trình phiên mã. 



sinh vật nhân sơ. 

Dịch mã:  
- Hoạt hóa axit amin. 
- Diễn biến quá trình dịch 
mã tương tự nhau. 
- Cơ chế phân tử của hiện 
tượng di truyền (mối liên 
hệ ADN – mARN – 
prôtêin – tính trạng) được 
trình bày tóm tắt dưới 
dạng sơ đồ. 
- Có khái niệm 
poâliboâxoâm. 

 
Mô tả diễn biến dịch mã ở 
sinh vật nhân thực. 

 
Mô tả diễn biến dịch mã 
ở sinh vật nhân sơ, từ đó 
liên hệ đến sinh vật nhân 
thực (axit amin mở đầu). 

Điều hòa 
hoạt động 
của gen 
(bài 3) 

- Cơ chế hoạt động của 
opeâron Lac. 
- Có sơ đồ hoạt động của 
các gen trong opêron Lac 
khi môi trường không có 
lactozơ và có lactôzơ. 

- Khái niệm diễn đạt khác 
nhau. 
- Không có cơ chế điều hòa 
hoạt động của gen ở sinh vật 
nhân thực. 

- Khái niệm diễn đạt 
khác nhau. 
- Có cơ chế điều hòa hoạt 
động của gen ở sinh vật 
nhân thực. 

Khái niệm và các dạng 
đột biến gen:  
Các dạng đột biến gen: 
thay thế một cặp 
nuclêôtit, thêm hoặc mất 
một cặp nuclêôtit (3 dạng 
đột biến). 

  Đột biến 
gen (bài 4) 

Nguyên nhân và cơ chế 
phát sinh đột biến gen:  
Nguyên nhân: 
Do tác động của ngoại 
cảnh hoặc những rối loạn 
bên trong tế bào. 
Cơ chế: 
Đều có cơ chế phát sinh 
đột biến do tác động của 
5BU. 

- Bổ sung thêm tác nhân gây 
đột biến gen (ngoại cảnh): 
virut. 
- Không phân loại đột biến 
thành đột biến tự nhiên, đột 
biến nhân tạo. 
- Có cơ chế phát sinh đột 
biến do sự kết cặp không 
đúng trong nhân đôi ADN 
do có sự tham gia của bazơ 
nitơ dạng hiếm. 
- Không có đột biến dịch 
khung do có sự tham gia của 
acridin. 

 
 
 
- Phân loại đột biến thành 
đột biến tự nhiên, đột 
biến nhân tạo. 
- Không có cơ chế phát 
sinh đột biến do sự kết 
cặp không đúng trong 
nhân đôi ADN do có sự 
tham gia của bazơ nitơ 
dạng hiếm. 
- Bổ sung đột biến dịch 
khung do có sự tham gia 
của acridin. 



Hậu quả và ý nghĩa của 
đột biến gen: 
- Hậu quả: có lợi, có hại 
hoặc trung tính. 
- Nêu vai trò, ý nghĩa của 
đột biến gen đối với tiến 
hóa và chọn giống. 

Khẳng định phần lớn đột 
biến điểm thường vô hại. 

 

Sự biểu hiện của đột 
biến gen: 

Không trình bày. Trình bày sự biểu hiện 
của đột biến gen: đột 
biến xôma, đột biến tiền 
phôi, đột biến giao tử. 

Nhiễm sắc 
thể (bài 5) 

Hình thái và cấu trúc 
nhiễm sắc thể: 
- Nêu khái niệm về bộ 
nhiễm sắc thể lưỡng bội, 
nhiễm sắc thể thường và 
nhiễm sắc thể giới tính. 
- Nêu thành phần hóa học 
của nhiễm sắc thể. 
- Nêu cấu trúc siêu hiển 
vi của nhiễm sắc thể: 
thành phần, các mức 
xoắn. 

- Đề cập đến những trình tự 
nuclêôtit đặc biệt: trình tự 
nuclêôtit ở tâm động, hai 
mút và trình tự khởi đầu 
nhân đôi ADN. 
- Không cung cấp bảng số 
lượng nhiễm sắc thể lưỡng 
bội của một số loài động, 
thực vật. 
 
 
 
- Không nêu chức năng của 
nhiễm sắc thể. 

- Không đề cập đến trình 
tự nuclêôtit đặc biệt: trình 
tự nuclêôtit ở tâm động, 
hai đầu mút và trình tự 
khởi đầu nhân đôi ADN. 
- Cung cấp bảng số lượng 
nhiễm sắc thể lưỡng bội 
của một số loài động, 
thực vật và giải thích số 
lượng NST không phản 
ánh trình độ tiến hóa của 
loài. 
- Nêu chức năng của 
nhiễm sắc thể. 

Đột biến 
cấu trúc 
nhiễm sắc 
thể (Bài 6 
chương 
trình Nâng 
cao; Bài 5 
– chương 
trình 
chuẩn) 

- Trình bày các dạng đột 
biến cấu trúc nhiễm sắc 
thể: mất đoạn, lặp đoạn, 
đảo đoạn, chuyển đoạn. 
- Đề cập đến nguyên 
nhân, hệ quả (hậu quả), 
vai trò của đột biến cấu 
trúc nhiễm sắc thể. 
- Có một số ví dụ minh 
họa. 

Mất đoạn: Khái niệm khác. - Mất đoạn: nói rõ vị trí 
của đoạn bị mất. 
- Có phân chia chuyển 
đoạn thành các trường 
hợp khác nhau. 

Đột biến 
số lượng 
nhiễm sắc 
thể (Bài 7 
– chương 
trình Nâng 
cao; Bài 6 

- Định nghĩa. 
- Chia đột biến số lượng 
nhiễm sắc thể thành hai 
loại: lệch bội và đa bội. 
Đột biến lệch bội: 
-Định nghĩa. 

- Bổ sung thêm thể kép và 
thể bốn kép. 
- Nêu nguyên nhân phát 
sinh đột biến lệch bội. 
 
- Không đề cập đến các 

 
- Không đề cập đến thể 
một kép và thể bốn kép. 
- Không nêu nguyên nhân 
phát sinh đột biến lệch 
bội. 



– chương 
trình 
chuẩn) 

-Ví dụ về các dạng đột 
biến lệch bội thường gặp: 
thể không, thể một, thể 
ba,theå boán. 
-Cơ chế phát sinh đột 
biến lệch bội. 
-Hậu quả và vai trò 

triệu chứng của bệnh Đao, tỉ 
lệ xuất hiện hội chứng Đao 
liên quan tới tuổi của người 
mẹ. 
- Không đề cập đến việc sử 
dụng đột biến thể lệch bội 
để đưa các nhiễm sắc thể 
mong muốn vào cơ chế khác 
(ứng dụng trong chọn 
giống). 

- Đề cập đến các triệu 
chứng của bệnh Đao, tỉ lệ 
xuất hiện hội chứng Đao 
liên quan tới tuổi của 
người mẹ. 
- Bổ sung thêm trong 
chọn giống có thể sử 
dụng đột biến thể lệch 
bội để đưa các nhiễm sắc 
thể mong muốn vào cơ 
thể khác. 

 Đột biến đa bội: 
- Phân biệt đột biến đa bội 
chẵn, đa bội lẻ. 
- Phân biệt tự đa bội và dị 
đa bội 
- Có cơ chế phát sinh đột 
biến đa bội. 
- Có ví dụ về thể dị đa bội 
được hình thành do lai 
giữa cải bắp và cải củ. 

- Khái niệm riêng do tự đa 
bội và dị đa bội. 
- Không nêu nguyên nhân 
của đột biến đa bội. 
- Có sơ đồ cơ chế hình thành 
các thể tự đa bội và dị đa bội 

- Có sơ đồ cơ chế hình 
thành thể dị đa bội. 

Thực 
hành: Xem 
phim về cơ 
chế nhân 
đôi AND, 
phiên mã 
và dịch mã 
(Bài 9_ 
chương 
trình Nâng 
cao). 

 Không có bài này. Có bài này. 

Thực 
hành: 
Quan sát 
các dạng 
đột biến số 
lượng 
nhiễm sắc 
thể trên 
tiêu bản cố 
định và 
tiêu bản 
tạm thời 
(Bài 10_ 
chương 
trình Nâng 

Nội dung tương tự nhau.   



cao; Bài 7_ 
chương 
trình 
Chuẩn) 

 
Chương II: TÍNH QUY LUẬT  

CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN 
 

Những vấn đề khác nhau 
Chủ đề Những vấn đề giống nhau 

Chuẩn Nâng cao 

Quy luật 
phân li 
(Bài 11 – 
chương 
trình 
Nâng cao; 
Bài 8 – 
chương 
trình 
Chuẩn) 

- Trình bày tóm tắt thí 
nghiệm của Menđen. 
- Đề cập đêùn thuật ngữ 
“nhân tố di truyền”. 
- Nêu lên quy luật phân li 
(được tóm tắt bằng các 
thuật ngữ di truyền học 
hiện đại) nhưng khác nhau 
về cách diễn đạt. 
- Giải thích cơ sở tế bào 
học của quy luật phân li. 

- Giới thiệu tiểu sử và 
phương pháp nghiên cứu di 
truyền của Menđen . 
- Đưa ra thuật ngữ lôcut, lai 
phân tích. 
- Nêu được khái niệm alen. 

- Không giới thiệu tiểu sử 
và phương pháp nghiên 
cứu di truyền của 
Menñen. 
- Không có thuật ngữ: 
lôcut, lai phân tích. 
- Có sơ đồ thể hiện cơ sở 
tế bào học của quy luật 
phân li. 

Quy luật 
phân li 
độc lập 
(bài 12 – 
chương 
trình 
Nâng cao; 
Bài 8 – 
chương 
trình 
Chuẩn) 

- Thí nghiệm. 
- Cơ sở tế bào học: 
+ Có sơ đô  giải thích cơ sở 
tế bào học về sự phân li 
độc lập của các NST trong 
giảm phân hình thành giao 
tử. 
+ Có công thức tổng quát 
với n cặp tính trạng. 

- Đưa ra phát biểu của 
Menđen về quy luật phân li 
độc lập. 
- Nêu được ý nghĩa của các 
quy luật Menđen. 
 
- Không có sơ đồ tổ hợp tự 
do của các giao tử trong 
giảm phân để hình thành 
hợp tử. 

- Không đưa ra phát biểu 
của Menđen về quy luật 
phân li độc lập mà nêu 
nội dung của quy luật 
phân li bằng các thuật 
ngữ của di truyền học 
hiện đại. 
- Bổ sung thêm sơ đồ tổ 
hợp tự do của các giao tử 
trong giảm phân để hình 
thành hợp tử. 

Sự tác 
động của 
nhiều gen 
(tương 
tác gen) 
và tính 
đa hiệu 
của gen 
(tác động 
đa hiệu 

Tác động của nhiều gen 
lên một tính trạng (tương 
tác gen): 
- Giới thiệu hai kiểu tương 
tác gen là tương tác bổ 
sung và tương tác cộng 
gộp. 
Tương tác bổ sung: Đưa ra 
thí nghiệm có tỉ lệ 9:7. 

- Khác nhau về thuật ngữ: 
+ Tương tác gen. 
+ Tác động đa hiệu của gen. 
- Có định nghĩa tương tác 
gen. 
 
 
 
- Ví dụ về tương tác cộng 

- Khác nhau về thuật ngữ: 
+ Tác động của nhiều 
gen. 
+ Tính đa hiệu của gen. 
- Không có định nghĩa 
tương tác gen. 
- Có nêu thêm kiểu tương 
tác át chế. 
- Ví dụ về tương tác cộng 



Tương tác cộng gộp: 
Nêu lên một số tính trạng 
năng suất ở vật nuôi và 
cây trồng do nhiều gen 
cùng quy định theo kiểu 
tương tác cộng gộp. 
 

gộp của ba gen trội không 
alen quy định màu da của 
người. 
 
- Khái niệm tương tác cộng 
gộp. 
 
- Có khái niệm “phổ biến dị 
liên tục” 

gộp của hai gen trội 
không alen quy định màu 
sắc hạt của lúa mì. 
- Khái niệm tương tác 
cộng gộp khác với 
chương trình Chuẩn. 

của gen) 
(Bài 13 – 
chương 
trình 
Nâng cao; 
Bài 9 – 
chương 
trình 
Chuẩn) 

Tác động của một gen 
lên nhiều tính trạng (tác 
động đa hiệu của gen): 
Định nghĩa: 

- Ví dụ về gen đột biến HbS 
gây bệnh hồng cầu hình lưỡi 
liềm ở người và các rối loạn 
bệnh lí khác. 

- Ví dụ về đậu Hà Lan, 
gen quy định cánh cụt ở 
ruồi giấm, gen đột biến 
gây hội chứng Macphan ở 
người. 
- Đưa ra thuật ngữ “biến 
dị tương quan”. 

Liên kết hoàn toàn (liên 
kết gen): 
- Sơ đồ kết quả thí nghiệm 
của Moocgan. 
- Có khái niệm nhóm gen 
liên kết, số nhóm gen liên 
kết ở mỗi loài. 

- Khác nhau về thuật ngữ:  
Liên kết gen. 

- Khác nhau về thuật ngữ:  
Liên kết hoàn toàn. 
- có nhận xét về kết quả 
thí nghiệm. 

Di truyền 
liên kết 
(Liên kết 
gen và 
hoán vị 
gen) (Bài 
14 – 
chương 
trình 
Nâng cao; 
Bài 11 – 
chương 
trình 
chuẩn) 

Liên kết không hoàn 
toàn (hoán vị  gen) 
- Đưa ra thí nghiệm của 
Moocgan. 
- Cơ sở tế bào học: 
+ Đưa ra các thuật ngữ: 
hoán vị gen, trao đổi chéo. 
+ Có sơ đồ mô tả quá trình 
trao đổi chéo gây nên hiện 
tượng hoán vị gen. 
+ Nêu cách tính tần số 
hoán vị gen nhưng cách 
diễn đạt khác nhau. 
+ Nêu lên các đặc điểm 
của hoán vị gen; 
* Tần số hoán vị gen 
không vượt quá 50%; 
* Khoảng cách giữa các 

- Khác nhau về thuật ngữ: 
Hoán vị gen. 
 
- Kết quả thí nghiệm của 
Moocgan được trình bày 
dưới dạng số lượng.  
- Giải thích rõ hơn về hiện 
tượng hoán vị gen. 

- Khác nhau về thuật ngữ:  
Liên kết không hoàn 
toàn. 
- Kết quả thí nghiệm của 
Moocgan được trình bày 
dưới dạng tỉ lệ. 
- Nêu rõ: sự hoán vị gen 
chỉ có ý nghĩa khi tạo sự 
tổ hợp lại của các gen 
không tương ứng (không 
alen) trên NST. 
- Nêu lên vấn đề: 
+ Để xác định tần số 
hoán vị gen, người ta 
thường dùng phép lai 
phân tích. 
+ Trao đổi chéo không 
chỉ xảy ra trong phát sinh 
giao tử cái. 



gen càng lớn thì tần số 
hoán vị gen càng lớn. 

+ Trao đổi chéo còn xảy 
ra trong nguyên phân. 

Ý nghĩa của hiện tượng 
liên kết gen và hoán vị 
gen (liên kết hoàn toàn 
và liên kết không hoàn 
toàn): 
- Đều nêu lên ý nghĩa của 
hiện tượng liên kết gen và 
hoán vị gen trong tiến hóa 
và chọn giống.  
- Đều đề cập đến bản đồ di 
truyền. 

Ứng dụng liên kết gen vào 
chọn giống: gây đột biến 
chuyển đoạn để chuyển 
những gen có lợi vào cùng 
một NST nhằm tạo ra những 
giống có đặc điểm mong 
muốn. 

- Không đề cập đến việc 
ứng dụng liên kết gen 
vào chọn giống bằng biện 
pháp gây đột biến chuyển 
đoạn để chuyển những 
gen có lợi vào cùng một 
NST nhằm tạo ra những 
giống có đặc điểm mong 
muốn. 
- Mô tả một bản đồ gen ở 
ruồi giấm. 
- Giải thích một số kí 
hiệu trên bản đồ di 
truyền. 

- Đều trình bày về nhiễm 
sắc thể giới tính: có gen 
quy định giới tính và các 
gen quy định các tính trạng 
thường. 
- Đều có các ví dụ về cặp 
nhiễm sắc thể giới tính ở 
một số loài. 
- Đều có sơ đồ cặp nhiễm 
sắc thể giới tính ở người: 
vùng tương đồng, vùng 
không tương đồng trên X, 
vùng không tương đồng 
trên Y. 

Có định nghĩa nhiễm sắc thể 
giới tính. 

- Giải thích được 
thế nào là tương 
đồng của NST 
giới tính. 

- - Không có định 
nghĩa nhiễm sắc 
thể giới tính. 

Gen trên NST X: 
- Ví dụ về phép lai thuận 
và phép lai nghịch về tính 
trạng màu mắt ở ruồi giấm 
của Moocgan và những 
giải thích của Moocgan. 
- Có sơ đồ minh họa cơ sở 
tế bào học của hiện tượng 
di truyền tính trạng màu 
mắt liên kết với giới tính ở 
ruồi giấm. 

 
Không có ví dụ gen gây 
bệnh mù màu, bệnh máu 
khó đông ở người do gen lặn 
trên NST X quy định. 

 
Có ví dụ gen gây bệnh 
mù màu, bệnh máu khó 
đông ở người do gen lặn 
trên NST X quy định. 

Di truyền 
liên kết 
với giới 
tính (Bài 
15 chương 
trình 
Nâng cao; 
Bài 12 – 
chương 
trình 
Chuẩn) 

Gen trên NXT Y:   



- nêu đặc điểm của gen 
trên NST Y: di truyền 
thẳng (chỉ có ở một giới). 
- có ví dụ về tật có túm 
lông trên vành tai ở người 
nằm trên vùng không được 
tương đồng của NST Y. 

Có thông tin NST Y ở người, 
có 78 gen. 

Có thêm ví dụ về tật dính 
ngón tay 2 và 3 ở người. 

Ý nghĩa của sự di truyền 
liên kết với giới tính: 
Đều nêu lên ý nghĩa của 
sự di truyền liên kết với 
giới tính trong chăn nuôi, 
ví dụ về màu sắc trứng tằm 
có liên quan đến giới tính. 

  
Bổ sung thêm ví dụ về 
gen quy định lông vằn 
nằm trên nhiễm sắc thể X 
ở gà. 

Thí nghiệm - Khác nhau về thuật ngữ: 
Di truyền ngoài nhân. 
- Đưa ra thí nghiệm ở cây 
hoa phấn. 
- Không có sơ đồ giải thích 
cơ sở tế bào học bằng hình 
vẽ. 

- Khác nhau về thuật ngữ: 
Di truyền ngoài nhiễm 
sắc thể. 
- Đưa ra thí nghiệm ở đại 
mạch. 
- Có sơ đồ giải thích cơ sở 
tế bào học bằng hình vẽ.  
- Bổ sung thêm một số ví 
dụ: ở cây hoa phấn, phép 
lai thuận, nghịch giữa lừa 
và ngựa. 
- Nêu lên hiện tượng bất 
thụ đực và ứng dụng của 
hiện tượng này. 

Di truyền 
ngoài 
nhiễm 
sắc thể 
(di 
truyền 
ngoài 
nhân) 
(Bài 16 – 
chương 
trình 
Nâng cao; 
Bài 12 – 
chương 
trình 
Chuẩn) Sự di truyền của các gen 

trong ti thể và lục lạp. 
 - Nêu rõ hơn về vai trò 

của các gen trong ti thể 
và lục lạp. 
- Nêu lên các đặc điểm 
của di truyền ngoài 
nhiễm sắc thể. 

Ảnh 
hưởng của 
môi 
trường 
đến biểu 
hiện của 
gen (Bài 
17 – 

Mối quan hệ giữa kiểu 
gen, môi trường và kiểu 
hình (sự tương tác giữa 
kiểu gen và môi trường)  

- Giải thích và đưa ra sơ đồ 
thể hiện mối quan hệ giữa 
gen và tính trạng: gen 
(ADN)  mARN  
poâlipeptit  Proâtein  Tính 
trạng. 
- Ví dụ về ảnh hưởng của 
nhiệt độ môi trường lên màu 

 
 
 
 
 
- Ví dụ về vai trò của 
kiểu gen và ảnh hưởng 



sắc lông ở giống thỏ 
Hinalaya (khả năng tổng 
hợp sắc tố mêlanin). 
- Ví dụ về ảnh hưởng của 
pH đất lên màu sắc của cây 
hoa cẩm tú cầu. 
- Ví dụ về bệnh phêninkêtô 
niệu ở người. 

của nhiệt độ môi trường 
đối với màu sắc hoa anh 
thảo. 
 
- Ví dụ về ảnh hưởng của 
giới tính lên tính trạng có 
sừng, không sừng ở cừu; 
có râu, không râu ở dê; 
hói đầu ở người. 
- Nêu lên một số yếu tố 
của môi trường ngoài có 
tác động đến sự biểu hiện 
tính trạng: nhiệt độ, chế 
độ dinh dưỡng.... 

Có khái niệm thường biến. Có tên gọi khác của thường 
biến là “sự mềm dẻo kiểu 
hình”. 

Nêu được các đặc điểm 
và ý nghĩa của thường 
biến. 

chương 
trình Nâng 
cao; Bài 13 
– chương 
trình 
Chuẩn) 

Mức phản ứng: 
Đều đưa ra khái niệm mức 
phản ứng, các ví dụ về 
mức phản ứng rộng. 

 
 
Nêu được cách xác định 
mức phản ứng. 

- Có ví dụ về mức phản 
ứng hẹp. 
- Nêu lên mối quan hệ 
giữa kiểu gen – kĩ thuật 
sản xuất và năng suất cây 
trồng/ vật nuôi. 

Thực 
hành: Lai 
giống (Bài 
19 – 
chương 
trình Nâng 
cao; Bài 
14 – 
chương 
trình 
Chuẩn) 

Nội dung cơ bản giống 
nhau. 

  

 

Chương III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ 
 

Những vấn đề khác nhau 
Chủ đề Những vấn đề giống nhau 

Chuẩn Nâng cao 

Cấu trúc 
di truyền 

- Nêu khái niệm vốn gen. 
- Có phân tích cấu trúc di 

- Khác nhau về thuật ngữ: 
+ Tần số alen. 

- Khác nhau về thuật ngữ: 
+ Tần số tương đối của 



của quần 
thể (Bài 
20 – 
chương 
trình 
Nâng cao;  
Bài 16 – 
chương 
trình 
Chuẩn) 

truyền của quần thể tự 
phối (tự thụ phấn). 
- Nêu xu hướng biến đổi 
về tần số kiểu gen qua các 
thế hệ tự thụ phấn. 

 
+ Tần số kiểu gen. 
 
- Nêu lên xu hướng biến đổi 
cấu trúc di truyền đối với 
quần thể giao phối gần. 

các alen. 
+ Tần số tương đối của 
kiểu gen. 
- Đề cập đến tần số alen 
qua các thế hệ tự thụ 
phấn. 

Đều nêu lên đặc điểm của 
quần thể ngẫu phối nhưng 
cách diễn đạt khác nhau. 

- Có thuật ngữ: giao phối 
ngẫu nhiên (ngẫu phối); 
quần thể giao phối; đa hình 
về kiểu gen; đa hình về kiểu 
hình. 
 
- Ví dụ về mức độ đa dạng 
di truyền trong quần thể 
ngẫu phối: tần số của các 
kiểu gen quy định nhóm 
máu A,B, AB và O ở người. 

- Không đưa ra thuật ngữ: 
giao phối ngẫu nhiên 
(ngẫu phối); quần thể 
giao phối; đa hình về 
kiểu gen; đa hình về kiểu 
hình. 
- có công thức tính số 
kiểu gen khác nhau trong 
quần thể theo số gen 
khác nhau (phân li độc 
lập) và số alen thuộc một 
số lôcut. 
- Có ví dụ về tỉ lệ các 
nhóm máu A, B, O ở các 
quần thể người khác 
nhau. 

Trạng 
thái cân 
bằng của 
quần thể 
giao phối 
ngẫu 
nhiên 
(Cấu trúc 
di truyền 
của quần 
thể ngẫu 
phối) (Bài 
21 – 
chương 
trình 
Nâng cao; 
Bài 17 – 
Chương 
trình 
Chuẩn) 

Định luật Hacđi – 
Vanbec: 
- Đều nêu lên nội dung 
định luật Hacđi – Vanbec 
nhưng cách diễn đạt khác 
nhau. 
- Đều nêu lên các điều 
kiện nghiệm đúng của định 
luật Hacñi – Vanbec. 
- Đề nêu lên ý nghĩa của 
định luật Hacđi – Vanbec. 

- Nêu lên và giải thích công 
thức tổng quát của quy định 
luật Hacñi – Vanbec. 
 
- Chỉ nêu được ý nghĩa thực 
tiễn. 

- Có ví dụ cụ thể về cách 
phân tích cấu trúc di 
truyền quần thể. Rút ra 
công thức tổng quát. 
- Nêu được cả ý nghĩa lí 
luận và thực tiễn. 

 

Chương IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC 
 

Những vấn đề khác nhau 
Chủ đề 

Những vấn đề giống 
nhau Chuẩn Nâng cao 



Chọn giống 
vật nuôi và 
cây trồng dựa 
trên nguồn 
biến dị tổ hợp 
(Bài 22 – 
Chương trình 
Nâng cao; Bài 
18 – chương 
trình Chuẩn) 

- Trình bày nội dung tạo 
giống thuần dựa trên 
nguồn biến bị tổ hợp và 
có minh họa. 
- Đưa ra giả thuyết siêu 
trội để giải thích hiện 
tượng ưu thế lai. 
- Đều đưa ra đặc điểm 
của ưu thế lai: cao nhất 
ơ F1, sau đó giảm dần 
qua các thế hệ. 
- Nêu các bước tạo ưu 
thế lai. 
- Đề cập đến lai khác 
dòng và lai thuận nghịch 
trong tạo ưu thế lai. 

- Không giới thiệu nguồn 
gen tự nhiên và nguồn 
gen nhân tạo. 
- Đưa ra sơ đồ tạo giống 
lúa lùn năng suất cao. 
- Có lai khác dòng đơn và 
lai khác dòng kép trong 
tạo ưu thế lai. 
- Đưa một ví dụ về ứng 
dụng ưu thế lai trong tạo 
giống lúa ở Việt Nam. 

- Giới thiệu nguồn gen tự 
nhiên vànguồn gen nhân 
tạo. 
- Không có ví dụ về tạo 
giống lúa lùn năng suất 
cao. 
- Nêu phương pháp lai 
khác dòng đơn và lai 
khác dòng kép trong tạo 
ưu thế lai. 
- Không có ví dụ về ứng 
dụng ưu thế lai. 
 

Tạo giống 
bằng phương 
pháp gây đột 
biến (Bài 23 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
19 – chương 
trình Chuẩn) 

- Đưa ra quy trình gây 
đột biến nhân tạo. 
- Giới thiệu thành tựu 
tạo giống dâu tằm 3n 
bằng cônsixin. 

- Không phân tích từng 
bước của quy trình gây 
đột biến nhân tạo. 
- Không trình bày các 
thành tựu tạo giống bằng 
gây đột biến nhân tạo 
bằng tác nhân vật lí, hóa 
học. 

- Đi sâu phân tích từng 
bước của quy trình gây 
đột biến nhân tạo. 
- Đưa ra các thành tựu tạo 
giống bằng gây đột biến 
nhân tạo bằng tác nhân 
vật lí, hóa học: giống lúa 
MT1, ngô DT6, táo má 
hoàng. 

Tạo giống 
bằng công 
nghệ tế bào 
(Bài 24 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
19 – chương 
trình Chuẩn)  

- Nêu kĩ thuật nuôi cấy 
hạt phấn, nuôi cấy mô 
thực vật, dung hợp tế 
bào trần. 
Công nghệ tế bào 
động vật: 
Có hai phương pháp: 
cấy truyền phôi và nhân 
bản vô tính ở động vật. 

- Không trình bày phương 
pháp tạo giống bằng chọn 
dòng tế bào xôma có 
biến dị. 
- Khác nhau về thuật ngữ. 

- Đưa ra phương pháp tạo 
giống bằng chọn dòng tế 
bào xôma có biến dị. 
 
- Khác nhau về thuật ngữ. 

Tạo giống 
bằng công 
nghệ gen (Tạo 
giống nhờ công 
nghệ gen) 
(Bài 25, 26 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 

- Khái niệm công nghệ 
gen. 
- Khái niệm kĩ thuật 
chuyển gen (cách diễn 
đạt tương tự nhau). 
- Đều phân quy trình 
chuyển gen thành 3 
bước (3 khâu): Tạo 

  



ADN tái tổ hợp, chuyển 
ADN tái tổ hợp vào tế 
bào nhận, tách dòng tế 
bào chứa ADN tái tổ 
hợp. 

Tạo ADN tái tổ hợp: 
- Trình bày kĩ thuật tạo 
ADN tái tổ hợp và 
thành phần của ADN tái 
tổ hợp. 
- Đề cập đến enzim giới 
hạn (restrictaza) và 
enzim nối (ligaza). 
- Đều đề cập đến các 
loại vectơ chuyển gen là 
plasmit, virut. 

 
- Đề cập đến vectơ 
chuyển gen là NST nhân 
tạo. 
- Có sơ đồ chuyển gen 
bằng plasmit và thể thực 
khuẩn lamđa. 

 
 
 
Có sơ đồ chuyển gen 
bằng plasmit và thể thực 
khuẩn lamđa. 

Chuyển ADN vào tế 
bào nhận: 
Đều đề cập phương 
pháp dùng muối CaCl2 
hoặc dùng xung điện. 

  
Bổ sung thêm phương 
pháp tải nạp: dùng thể 
truyền là virut lây nhiễm 
vi khuẩn. 

Tách dòng tế bào chứa 
ADN tái tổ hợp: 
Đều đề cập đến phương 
pháp dùng thể truyền có 
gen đánh dấu. 

  
Có ví dụ về gen đánh đấu 
là gen kháng kháng sinh. 

20 – chương 
trình Chuẩn) 

Thành tựu ứng dụng 
công nghệ gen: 
- Có thuật ngữ sinh vật 
biến đổi gen. 
- Một số thành tựu tạo 
giốn bằng công nghệ 
gen. 
 
Tạo động vật chuyển 
gen:  
- Đều giới thiệu phương 
pháp vi tiêm (tiêm gen 
cần chuyển vào hợp tử). 
- Đều có ví dụ: tạo 
giống cừu sản xuất 

 
 
- Nêu rõ ba cách làm 
biến đổi gen của một sinh 
vật. 
 
 
 
 
 
 
 
- Có thêm ví dụ: tạo 
chuột bạch chuyển gen 
có gen hoocmôn sinh 

- Dùng cả thuật ngữ sinh 
vật chuyển gen. 
- Nêu thành tựu nổi bật 
nhất trong ứng dụng công 
nghệ gen là khả năng cho 
tái tổ hợp thông tin di 
truyền giữa các loài đứng 
xa nhau trong bậc thang 
phân loại mà lai hữu tính 
không thể thực hiện được. 
- Bổ sung phương pháp sử 
dụng tế bào gốc: chuyển 
gen vào những tế vào có 
khả năng phân chia mạnh 
trong phôi. 
- Có ví dụ tạo giống bò 



prôtêin người. trưởng của chuột cống. chuyển gen bằng phương 
pháp vi tiêm và phương 
pháp chuyển gen đã cải 
biến. 

Tạo giống cây trồng 
biến đổi gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo dòng vi sinh vật 
biến đổi gen: 
Có ví dụ tạo dòng vi 
khuẩn mang gen insulin 
của người,... 

- Ví dụ: chuyển gen 
kháng sâu từ vi khuẩn 
vào cây bông để tạo ra 
giống bông kháng sâu 
hại. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Có nêu vi khuẩn mang 
gen insullin ở người. 
 

- Nêu rõ hơn những thành 
tựu tạo giống cây trồng 
biến đổi gen. 
- Liệt kê các phương 
pháp chuyển gen ở thực 
vật: bằng plasmit, bằng 
virut, chuyển gen trực 
tiếp qua ống phấn, kĩ 
thuật vi tiêm ở tế bào 
trần, dùng súng bắn 
gen,... 
- Ví dụ: tạo giống cà chua 
chuyển gen, tạo giống lúa 
chuyển gen tổng hợp -
caroâten. 
- Nêu một số thành tựu 
tạo chủng vi khuẩn E.coli 
sản xuất insulin, sản xuất 
somatostatin ở người. 

 

Chương V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI 
 

Những vấn đề khác nhau 
Chủ đề 

Những vấn đề giống 
nhau Chuẩn Nâng cao 

Phương pháp 
nghiên cứu di 
truyền người.  
(Bài 27 – 
chương trình 
Nâng cao) 

  - Những khó khăn, thuận 
lợi trong nghiên cứu di 
truyền người. 
- Nêu rõ mục đích, 
nguyên nhân, kết quả của 
các phương pháp nghiên 
cứu di truyền người: 
phương pháp nghiên cứu 
phả hệ, phương pháp 
nghiên cứu đồng sinh, 
phương pháp nghiên cứu 
tế bào học. 
- Đề cập đến các phương 



pháp nghiên cứu di 
truyền quần thể và 
phương pháp di truyền 
học phân tử. 

Di truyền y 
học, Bảo vệ 
vốn gen loài 
người (Bài 28, 
29, 30 – chương 
trình Nâng cao; 
Bài 21, 22 – 
chương trình 
Chuẩn). 

-  Có khái niệm di 
truyền y học nhưng cách 
diễn đạt khác nhau. 
- Có phân loại bệnh di 
truyền phân tử (do đột 
biến gen) và bệnh liên 
quan đến đột biến 
nhiễm sắc thể và có các 
ví dụ minh họa. 
- Đưa ra vấn đề di 
truyền y học bệnh ung 
thư.  
- Có khái niệm liệu 
pháp gen, mục đích của 
liệu pháp gen, biện 
pháp đưa bổ sung gen 
lành vào cơ thể người 
bệnh. 
- Nêu lên những khó 
khăn của liệu pháp gen. 
- Đưa ra vấn đề di 
truyền y học với bệnh 
AIDS. 
- Đưa ra vấn đề di 
truyền khả năng trí tuệ 
(di truyền trí năng). 

 
- Khác nhau về thuật ngữ: 
+ Bệnh di truyền phân tử. 
 
+ Hội chứng bệnh liên 
quan đến đột biến nhiễm 
sắc thể. 
 
- Giải thích rõ hơn cơ chế 
phân tử của bệnh ung thư. 
 
 
 
 
- Không đề cập đến chỉ 
số ADN.  
 
 
 
- Đề cập đến các vấn đề 
tiêu cực phát sinh do tác 
động xã hội của việc giải 
mã bộ gen người, vấn đề 
phát sinh do công nghệ 
gen và công nghệ tế bào. 

- Có khái niệm bệnh, tật 
di truyền. 
- Khác nhau về thuật ngữ: 
+ bệnh, tật di truyền do 
đột biến gen. 
+ Bệnh, tật di truyền do 
đột biến số lượng, cấu 
trúc nhiễm sắc thể. 
- Có khái niệm di truyền 
Y học tư vấn. Cơ sở khoa 
học của di truyền y học tư 
vấn. 
- Có thêm biện pháp thay 
thế gen bệnh bằng gen 
lành. 
- Đưa ra nội dung sử dụng 
chỉ số ADN để xác định 
chính xác cá thể mối 
quan hệ huyết thống, để 
chẩn đoán, phân tích các 
bệnh di truyền. 
- Đưa ra và giải thích 
thuật ngữ “ gánh nặng di 
truyền” 
- Đề cập đến vấn đề bảo 
vệ di truyền của loài 
người và của Việt Nam. 

 

PHẦN TIẾN HÓA 
 

Những vấn đề khác nhau 
Chủ đề 

Những vấn đề giống 
nhau Chuẩn Nâng cao 

Bằng chứng 
tiến hóa (Bài 
32, 33, 34 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
24 – chương 

Bằng chứng, giải phẫu 
so sánh: nêu các khái 
niệm cơ quan tương 
đồng, cơ quan tương tự, 
cơ quan thoái hóa. 

Chỉ khẳng định đây là 
bằng chứng tiến hóa. 

Nói rõ vai trò, ý nghĩa 
của các cơ quan tương 
đồng, cơ quan tương tự, 
cơ quan thoái hóa và có 
nhiều ví dụ  minh họa. 



trình Chuẩn) 

 Bằng chứng phôi sinh 
học: Nêu sự giống nhau 
trong phát triển phôi ở 
một số loài động vật và 
có ví dụ. 

Không trình bày định luật 
phát sinh sinh vật. 

Định luật phát sinh sinh 
vật. 

 Bằng chứng địa lý sinh 
học: khẳng định sự phân 
bố địa lí của các loài 
trên Trái đất là một 
bằng chứng về tiến hóa. 

Trình bày vai trò của 
bằng chứng địa lý sinh 
vật học. 

Nêu rõ đặc điểm hệ 
động, thực vật một số 
vùng như Cổ bắc, Tân 
bắc, lục địa châu Úc và 
trên các đảo, đồng thời 
giải thích rõ nguyên nhân 
giống và khác nhau của 
sinh vật ở các vùng này. 

 Bằng chứng tế bào và 
sinh học phân tử: Dựa 
trên phân tích trình  tự 
các axit amin và các 
nuclêôtit để xác định 
nguồn gốc. 

Nêu một số bằng chứng 
và vai trò của các bằng 
chứng đó. 

- Giải thích bằng chứng 
về tế bào học. 
- Giải thích rõ hơn và ví 
dụ cụ thể bằng chứng về 
ADN, mã di truyền, trình 
tự các axit amin trong 
một số loại phân tử 
proâteâin. 

Lamac Nội dung cơ bản giống 
nhau. 

  

Đacuyn Đều nêu lên các nội 
dung chính của học 
thuyết như chọn lọc tự 
nhiên (CLTN). 

Không nói về các loại 
biến dị mà nói về đấu 
tranh sinh tồn, sơ đồ tiến 
hóa phân nhánh. 

- Phân biệt rõ các loại 
biến dị, các loại CLTN, 
chọn lọc nhân tạo. 
- Không có các tóm tắt về 
những quan sát và suy 
luận của Đácuyn. 

Thuyết tiến 
hóa tổng hợp 
hiện đại (Bài 
36 – chương 
trình Nâng cao; 
Bài 26 – 
chương trình 
Chuẩn) 

Đều có khái niệm tiến 
hóa lớn, tiến hóa nhỏ. 

- Phân tích về nguồn biến 
dị di truyền của quần thể. 
- Có phần các nhân tố 
tiến hóa gồm: đột biến, di 
nhập gen, CLTN, các yếu 
tố ngẫu nhiên, giao phối 
không ngẫu nhiên. 
- Không trình bày thuyết 
tiến hóa bằng các đột 
biến trung tính. 

- Phân tích sự ra đời của 
thuyết tiến  hóa tổng hợp, 
phân tích đơn vị tiến hóa 
cơ sở và các điều kiện cơ 
bản của đơn vị tiến hóa 
cơ sở. 
 
- Trình bày thuyết tiến 
hóa bằng các đột biến 
trung tính. 

Các nhân tố 
tiến hóa (Bài 
37, 38 – chương 

Đều phân tích vai trò 
của các nhân tố: đột 
biến, di nhập gen, giao 

- Phân biệt 2 loại CLTN: 
Chống alen trội và chống 
alen lặn. 

- Trong CLTN: phân tích 
tác động của chọn lọc tự 
nhiên, nêu rõ ba hình 



trình Nâng cao; 
Bài 26 – 
chương trình 
Chuẩn) 

phối không ngẫu nhiên, 
CLTN, các yếu tố ngẫu 
nhiên. 

 
 
 
- Chỉ phân tích vai trò của 
từng nhân tố. 

thức chọn lọc: ổn định, 
vận động, phân hóa (chọn 
lọc gián đoạn). 
- Phân tích sâu và cho ví 
dụ cụ thể về vai trò của 
từng nhân tố.  
- Giải thích vai trò của 
quá trình ngẫu phối. 

Hình thành 
đặc điểm thích 
nghi (Bài 39 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
27 – chương 
trình Chuẩn) 

Phân tích tính tương đối 
của đặc điểm thích nghi, 
có ví dụ sự hóa đen của 
các loài bướm vùng 
công nghiệp. Khẳng 
định vai trò của CLTN, 
đột biến sinh sản. 

- Hình thành quần thể 
thích nghi. 
- Nêu khái niệm đặc 
điểm thích nghi. Phân tích 
cơ sở di truyền của quá 
trình hình thành quần thể 
thích nghi, nêu thí nghiệm 
chứng minh vai trò của 
CLTN trong quá trình 
hình thành quần thể thích 
nghi. 
- Không trình bày khái 
niệm đa hình cân bằng di 
truyền. 
 
 
 
- Sự hợp lí tương đối của 
các đặc điểm thích nghi: 
nhấn mạnh kiểu chọn lọc 
“thỏa hiệp”. 

- Hình thành đặc  diểm 
thích nghi. 
- Không trình bày. 
 
 
 
 
 
 
 
- Có khái niệm đa hình 
cân bằng di truyền. 
- Sư tăng cường sức đề 
kháng của sâu bọ và vi 
khuẩn được giải thích 
theo cách khác.  
- Giải thích được trong 
hoàn cảnh sống ổn định 
các đặc điểm thích nghi 
luôn được hoàn thiện. 

Loài  
(Bài 40 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
28 – chương 
trình Chuẩn) 

Khái niệm loài sinh học, 
tiêu chuẩn quan trọng 
phân biệt hai loài thân 
thuộc. 

- Không phân tích và nêu 
các ví dụ về từng tiêu 
chuẩn để phân biệt.  
- Không trình bày sơ bộ 
về cấu trúc của loài. 

- Phân tích và nêu các ví 
dụ về bốn tiêu chuẩn để 
phân biệt. 
- Sơ bộ về cấu trúc của 
loài. 

Các cơ chế 
cách li  
(Bài 40  - 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
28 – chương 
trình Chuẩn) 

Các dạng cách li trước 
hợp tử, sau hợp tử. 

- Không trình bày cách li 
địa lí và mối liên quan 
giữa cách li địa lí với sự 
hình thành loài. 
- nêu rõ các dạng cách li 
trước hợp tử. 

Chia thành cách li địa lí, 
cách li sinh sản và mối 
liên quan giữa các cơ chế 
cách li với sự hình thành 
loài. 

Quá trình hình Nêu các quá trình hình - Có thí nghiệm chứng - Không đề cập đến nội 



thành loài (Bài 
41 – chương 
trình nâng cao; 
Bài 29, 30 – 
chương trình 
Chuẩn) 

thành loài bằng con 
đường địa lí, sinh thái, 
lai xa và đa bội hóa. 

minh hình thành loài bằng 
con đường địa lí. 
- Có nêu phương thức 
hình thành loài bằng cách 
li tập tính. 
- Không đề cập đến nội 
dung này. 

dung này. 
 
- Không đề cập đến nội 
dung này. 
 
- Có nêu phương thức 
hình thành loài bằng cách 
cấu trúc lại bộ NST. 

Tiến hóa lớn  
(Bài 42 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
31 – chương 
trình Chuẩn) 

Phân tích về quá trình 
hình thành các nhóm 
phân loại trên loài. 

Nêu tiến hóa lớn và vấn 
đề phân loại thế giới 
sống, nêu một só nghiên 
cứu thực nghiệm về tiến 
hóa lớn. 

Phân tích sự phân li tính 
trạng và sự hình thành 
các nhóm phân loại trên 
loài, nêu các chiều hướng 
tiến hóa chung của sinh 
giới (ngày càng đa dạng 
phong phú, tổ chức ngày 
càng cao, thích nghi ngày 
càng hợp lí), cho biết 
thích nghi là chiều hướng 
tiến hóa cơ bản nhất. 
Phân tích kĩ chiều hướng 
tiến hóa của từng nhóm 
loài. 

Sự phát sinh 
và phát triển 
của sự sống 
trên Trái đất. 
(Bài 43 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
32 – chương 
trình Chuẩn) 

Quá trình tiến hóa hóa 
học, tiến hóa tiền sinh 
học và tiến hóa sinh 
học. 

Không nêu sự tiến hóa 
sinh học. 

Phân tích sự hình thành 
các đại phân tử tự nhân 
đôi và phân tích sự tiến 
hóa sinh học. 

Sự phát triển  
của sinh giới 
qua các đại địa 
chất  
(Bài 44 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
33 – chương 
trình Chuẩn) 

- Khái niệm hóa thạch, 
ý nghĩa của hóa thạch, 
sinh vật trong các đại 
địa chất. 
- Cách phân chia các 
đại địa chất, đặc điểm 
địa chất, khí hậu, sinh 
vật điển hình ở từng đại 
địa chất, từng kỉ. 

- Phân tích hiện tượng 
trôi dạt lục địa, sinh vật 
trong các đại địa chất. 
 
- Không trình bày phương 
pháp xác định tuổi của 
các lớp đất và hóa thạch, 
căn cứ để phân định các 
mốc thời gian địa chấn. 

- Phương pháp xác định 
tuổi của các lớp đất và 
hóa thạch, căn cứ để 
phân định các mốc thời 
gian địa chất. 

Sự phát sinh 
loài người 
(Bài 45 – 

Nêu đặc điểm của các 
dạng vượn người hóa 
thạch, người hiện đại. 

- Phân tích kỹ bằng chứng 
nguồn gốc động vật của 
loài người. 

- Đưa bằng chứng nguồn 
gốc động vật của loài 
người vào bài thực hành. 



chương trình 
Nâng cao; Bài 
34 – chương 
trình Chuẩn) 

- Phân tích về người hiện 
đại và sự tiến hóa văn 
hóa. 
 
 
 
 
 
 
- Không nêu các nhân tố 
chi phối quá trình phát 
sinh loài người: tiến hóa 
sinh học, tiến hóa xã hội. 

- Phân tích kĩ những giai 
đoạn chính trong quá 
trình phát sinh loài người 
(các dạng vượn người hóa 
thạch, các dạng người 
vượn hóa thạch, người cổ 
Homo, người hiện đại). 
- Không trình bày. 
- Nêu các nhân tố chi 
phối quá trình phát sinh 
loài người: tiến hóa sinh 
học, tiến hóa xã hội. 

 

PHẦN SINH THÁI HỌC 
 

Những vấn đề khác nhau 
Chủ đề 

Những vấn đề giống 
nhau Chuẩn Nâng cao 

Môi trường 
sống và nhân 
tố sinh thái 
(Bài 47, 48, 49 
– chương trình 
Nâng cao; Bài 
35 – chương 
trình Chuẩn) 

Khái niệm về môi 
trường và các nhân tố 
sinh thái. 
Giới hạn sinh thái, ổ 
sinh thái. 

Sự thích nghi của sinh vật 
với môi trường sống gồm:  
- Thích nghi của sinh vật 
với ánh sáng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thích nghi của sinh vật 
với nhiệt độ (Quy tắc về 
kích thước cơ thể, quy tắc 
về kích thước các bộ 
phận tai, đuôi, chi... của 
cơ thể). 

 
 
- Những quy luật tác 
động của các nhân tố sinh 
thái, ảnh hưởng của các 
nhân tố sinh thái lên đời 
sống sinh vật (ánh sáng, 
nhiệt độ, độ ẩm, các nhân 
tố sinh thái khác) và sự 
tác động trở lại của sinh 
vật lên môi trường. Phân 
tích kĩ sự thích nghi của 
thực vật, động vật và nhịp 
điệu sinh học, nêu các ví 
dụ minh họa. 
- Phân tích ảnh hưởng của 
nhiệt độ lên sinh vật và 
chia sinh vật thành hai 
nhóm biến nhiệt và đẳng 
nhiệt, xác định công thức 
tổng nhiệt hữu hiệu ở 
động vật biến nhiệt. 
- Phân tích kỹ ảnh hưởng 
của độ ẩm lên sinh vật, 



sự tác động tổ hợp của 
nhiệt độ và độ ẩm, ảnh 
hưởng của các nhân tố 
sinh thái khác (sự thích 
nghi của sinh vật với sự 
vận động của không khí, 
sự thích nghi của thực vật 
với lửa). 

Thực hành: 
khảo sát vi khí 
hậu của một 
khu vực (Bài 
50 – chương 
trình Nâng cao) 

 Không có bài này. Có bài này. 

Quần thể sinh 
vật và mối 
quan hệ giữa 
các cá thể 
trong quần 
thể. 
(Bài 51 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
36 – chương 
trình Chuẩn) 

- Khái niệm quần thể. 
- Quan hệ giữa các cá 
thể trong quần thể (hỗ 
trợ, cạnh tranh) 

Phân tích rõ quá trình 
hình thành quần thể. 

 

Các đặc trưng 
cơ bản của 
quần thể 
(Bài 52, 53 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
37, 38 – chương 
trình Chuẩn) 

- Sự phân bố của các cá 
thể  trong không gian, 
cấu trúc giới tính, cấu 
trúc tuổi, mật độ cá thể 
của quần thể. 
- Kích thước của quần 
thể, những nhân tố ảnh 
hưởng tới kích thước của 
quần thể, sự tăng trưởng 
kích thước của quần thể. 

- Tăng trưởng của quần 
thể người.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phân tích kĩ kích thước 
của quần thể sinh vật 
gồm kích thước tối thiểu 
và kích thước tối đa, 
những nhân tố ảnh hưởng 
tới kích thước của quần 
thể sinh vật là mức độ 
sinh sản, mức độ tử vong, 

- Không trình bày. 
 
- Phân tích cấu trúc của 
quần thể gồm cấu trúc 
giới tính, tuổi và cấu trúc 
tuổi, nêu các dạng tháp 
tuổi của quần thể, nêu 
cấu trúc dân số của quần 
thể người, tháp dân số. 
- Phân tích kĩ khái niệm 
về kích thước của quần 
thể, các nhân tố gây ra sự 
biến động kích thước 
quần thể, sự tăng trưởng 
kích thước của quần thể 
trong điều kiện môi 
trường lí tưởng và trong 
điều kiện môi trường bị 
giới hạn, có biểu thức cho 



sự phát tán các cá thể của 
quần thể sinh vật. Sự tăng 
trưởng của quần thể sinh 
vật trong điều kiện môi 
trường không bị giới hạn 
và trong điều kiện môi 
trường bị giới hạn. 

sự tăng trưởng kích thước 
của quần thể ở từng loại 
môi trường.  
 

Biến động số 
lượng cá thể 
của quần thể 
(bài 54 – 
chương trình 
Nâng cao; bài 
39 – chương 
trình Chuẩn) 

- Khái niệm về biến 
động số lượng. 
- Các dạng biến động 
(không theo chu kì, theo 
chu kì). 
- Cơ chế điều chỉnh số 
lượng cá thể của quần 
thể. 

- Không phân tích biến 
động theo chu kì ngày 
đêm, chu kì tuần trăng và 
hoạt động của thủy triều, 
chu kì mùa, chu kì nhiều 
năm. 
- Không phân tích cơ chế 
điều chỉnh số lượng cá 
thể của quần thể  là do 
các nhân tố: cạnh tranh, 
di cư, vật ăn thịt, vật kí 
sinh và dịch bệnh. 

- Phân tích biến động 
theo chu kì ngày đêm, 
chu kì tuần trăng và hoạt 
động của thủy triều, chu 
kì mùa, chu kì nhiều năm. 
- Phân tích cơ chế điều 
chỉnh số lượng cá thể của 
quần thể là do các nhân 
tố cạnh tranh, di cư, vật 
ăn thịt, vật kí sinh và dịch 
bệnh. 

Quần xã sinh 
vật và một số 
đặc trưng cơ 
bản của quần 
xã (Bài 55 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
40 – chương 
trình Chuẩn) 

Khái niệm quần xã sinh 
vật, các đặc trưng cơ 
bản: phân bố cá thể 
trong không gian. 

Đặc trưng về thành phần 
loài. 

Tính đa dạng về loài, 
phân tích cấu trúc của 
quần xã (số lượng của 
các nhóm loài, hoạt động 
chức năng của các nhóm 
loài). 

Quan hệ giữa 
các loài trong 
quần xã sinh 
vật (Bài 56 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
40 – chương 
trình Chuẩn) 

- Quan hệ hỗ trợ (cộng 
sinh, hội sinh, hợp tác). 
- Quan hệ đối kháng (ức 
chế cảm nhiễm, sinh vật 
này ăn sinh vật khác: 
con mồi – vật ăn thịt, 
vật chủ – vật kí sinh). 

- Hiện tượng khống chế 
sinh học. 
 
- Không nêu quan hệ 
cạnh tranh giữa các loài 
và sự phân li ổ sinh thái. 

- Không trình bày. (có ở 
nội dung cơ chế điều 
chỉnh số lượng cá thể của 
quần thể). 
- Quan hệ cạnh tranh giữa 
các loài và sự phân li ổ 
sinh thái. 
 

Mối quan hệ 
dinh dưỡng  
(Bài 57 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
43 – chương 
trình Chuẩn) 

- Chuỗi thức ăn. 
- Lưới thức ăn. 
- Bậc dinh dưỡng. 
- Tháp sinh thái. 

Nêu rõ nguyên tắc xây 
dựng ba loại tháp sinh 
thái. 

 



Diễn thế sinh 
thái  
(Bài 58 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
41 – chương 
trình Chuẩn) 

Khái niệm, nguyên 
nhân, các loại diễn thế 
sinh thái (nguyên sinh, 
thứ sinh) 

 
 
 
 
Tầm quan trọng của việc 
nghiên cứu diễn thế sinh 
thái. 

- Phân tích kĩ những xu 
hướng biến đổi chính 
trong quá trình diễn thế 
để thiết lập trạng thái cân 
bằng. 
- Không trình bày. 

Thực hành: 
Tính độ phong 
phú của loài 
và kích thước 
quần thể theo 
phương pháp 
đánh bắt, thả 
lại  
(Bài 59 – 
chương trình 
Nâng cao) 

 Không có bài này. Có bài này. 

Hệ sinh thái  
(Bài 60 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
42 – chương 
trình Chuẩn) 

Khái niệm, các thành 
phần cấu trúc của hệ 
sinh thái, các kiểu hệ 
sinh thái chủ yếu trên 
Trái đất (tự nhiên, nhân 
tạo) 

Phân tích hệ sinh thái tự 
nhiên gồm: Hệ sinh thái 
trên cạn, hệ sinh thái 
dưới nước gồm hệ sinh 
thái nước mặn và hệ sinh 
thái nước ngọt. 

Phân tích kỹ hơn cấu trúc 
hệ sinh thái về thành 
phần vô sinh và thành 
phần hữu sinh. 

Các chu trình 
sinh địa hóa 
trong hệ sinh 
thái (Bài 61 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
44 – chương 
trình Chuẩn) 

Nêu các chu trình 
cacbon, nước, nitô. 

Phân tích sự trao đổi vật 
chất qua chu trình sinh 
địa hóa, làm duy trì sự 
cân bằng vật chất trong 
sinh quyển. Có sơ đồ tổng 
quát về chu trình trao đổi 
vật chất trong tự nhiên. 

- Nêu khái niệm chu trình 
sinh địa hóa, có sơ đồ 
dòng năng lượng và chu 
trình các chất hóa học 
trong hệ sinh thái. 
- Phân tích chu trình 
phôtpho trong tự nhiên là 
cơ sở khoa học của việc 
bón phân lân cung cấp 
cho đồng ruộng hàng 
năm. 

Sinh quyển 
(Bài 63 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
44 – chương 
trình Chuẩn)  

- Nêu các khái niệm 
sinh quyển. 
- Giới thiệu một số khu 
sinh học trên Trái đất. 

Nêu được giới hạn của 
sinh quyển. 

Giới thiệu chi tiết một số 
khu sinh học trên cạn và 
dưới nước. 

Dòng năng 
lượng trong hệ 

- Dòng năng lượng trong 
hệ sinh thái. 

Nêu được sự phân bố 
năng lượng trên Trái đất. 

Phân tích sản lượng sinh 
vật sơ cấp để nuôi các 



sinh thái và 
hiệu suất sinh 
thái 
(Bài 62 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
45 – chương 
trình Chuẩn) 

- Hiệu suất sinh thái. nhóm sinh vật dị dưỡng, 
sản lượng sinh vật thứ 
cấp được hình thành bởi 
các loài sinh vật dị 
dưỡng, chủ yếu là động 
vật. 

Quản lí và sử 
dụng bền vững 
tài nguyên 
thiên nhiên  
(Bài 64 – 
chương trình 
Nâng cao; Bài 
46 – chương 
trình Chuẩn) 

 Có bài này ở dạng bài 
thực hành. 

Có bài này ở dạng bài lí 
thuyết. 

Sinh thái học 
và việc quản lý 
tài nguyên 
thiên nhiên  
(Bài 64 – 
chương trình 
Nâng cao) 

 Không có bài này, Thay 
bằng bài thực hành (bài 
46) Quản lí và sử dụng 
bền vững tài nguyên 
thiên nhiên) 

- Phân tích các dạng tài 
nguyên thiên nhiên và sự 
khai thác của con người: 
Sự suy thoái các dạng tài 
nguyên, sự ô nhiễm môi 
trường, con người làm suy 
giảm chính cuộc sống của 
mình. 
- Phân tích vấn đề quản 
lý tài nguyên cho phát 
triển bền vững. Đề ra các 
giải pháp chính của phát 
triển bền vững là giảm 
tốc độ gia tăng dân số, sử 
dụng tiết kiệm tài 
nguyên, bảo tồn đa dạng 
sinh học, khai thác hợp lí 
tài nguyên và bảo vệ sự 
trong sạch của môi 
trường. 
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